Dự thảo báo cáo

Tổng quan ngành hàng lâm sản việt nam

Hà nội 01/2003

Lời giới thiệu

Theo yêu cầu đặt ra từ phía Trung tâm thông tin, Bộ Nông nghiệp và PTNT và dự án MISPA, báo cáo nền hoàn chỉnh về ngành lâm nghiệp phải bao quát nội dung đầy đủ của khung báo cáo tổng quan (xem Phụ lục 1). Tuy nhiên, phần đầu của bản dự thảo báo cáo lần này chỉ nhằm cung cấp những đánh giá sơ bộ ban đầu về thực trạng lâm nghiệp Việt nam dựa trên những thông tin đã có sẵn. Phần còn lại chủ yếu nhằm mục đích chỉ ra những thiếu hụt và bất cập thông tin về các hoạt động lâm nghiệp ở Việt nam, và đề xuất các hoạt động cần triển khai nhằm bổ xung những thông tin cần thiết để hoàn thiện báo cáo bước đầu nhằm đưa ra một bức tranh rõ nét hơn về ngành hàng lâm sản Việt nam. Vì vậy, việc phát triển và hoàn thiện báo cáo nền tổng quan về lâm nghiệp Việt nam sẽ phải mất một thời gian dài.

Bản dự thảo báo cáo này được soạn thảo như sau:

· Phần báo cáo bước đầu về ngành hàng lâm sản do ThS Phan Sỹ Hiếu (Trung tâm Thông tin, Bộ Nông nghiệp và PTNT) chuẩn bị.

· Phần đánh giá hiện trạng thông tin và Phụ lục 1&2 do TS Nguyễn Nghĩa Biên (ĐH Lâm nghiệp) chuẩn bị.

Do những khó khăn về thông tin trong lĩnh vực lâm nghiệp cũng như hạn chế về mặt thời gian, bản dự thảo này trong tránh khỏi tình trạng sơ sài và manh mún. Các tác giả hy vọng rằng với những ý kiến đóng góp từ phía người đọc, bản báo cáo tổng quan về ngành hàng lâm sản sẽ mau chóng được hoàn thiện một cách đầy đủ để đóng góp cho công tác hoạch định chính sách về lâm nghiệp của Việt nam.
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Lời nói đầu

Mục đích chính của Dự thảo Báo cáo Tổng quan ngành hàng lâm sản là tổng hợp những thông tin kinh tế chính liên quan đến ngành hàng lâm sản Việt Nam. Tuy nhiên, do hiện chưa có những nghiên cứu kinh tế đầy đủ về ngành lâm nghiệp trên phạm vi cả nước, đặc biệt liên quan đến kênh tiêu thụ các sản phẩm gỗ nên Báo cáo chủ yếu sử dụng số liệu điều tra của Trung tâm thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai năm 2001 và 2002 lần lượt trên hai địa bàn tỉnh Phú Thọ và huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. Do phạm vi điều tra hẹp nên chắc chắn Báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót khi suy rộng trên phạm vi cả nước. Do đó, Báo cáo rất mong đóng góp ý kiến từ những người quan tâm.

Tác giả     

Tổng quan ngành hàng lâm sản Việt Nam

I. Việt Nam - Các xu thế kinh tế chính và vai trò của ngành lâm nghiệp

Trong giai đoạn đổi mới từ 1989 đến 2001, Việt Nam được thế giới biết đến qua tốc độ tăng trưởng GDP cao, bình quân 7,1%/năm. Vai trò của khu vực nông nghiệp được đặc biệt nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm cao, ổn định từ 4,1%/năm - 4,7%/năm
 và đóng góp của khu vực này cho các khu vực khác trong nền kinh tế như xuất khẩu nông sản và cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Không chỉ có tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế Việt Nam có xu hướng dịch chuyển theo hướng công nghiệp hoá biểu hiện qua tỷ trọng đóng góp của khu vực nông nghiệp trong tổng GDP cả nước giảm từ 33,1% năm 1989 xuống 23,6% năm 2001.
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Trong cùng thời gian này, tỷ lệ nghèo đói liên tục giảm qua các năm. Theo ước tính vào giữa những năm 1980, cứ 10 người dân Việt Nam thì có 7 người sống trong tình trạng nghèo đói. Năm 1993, số người có chi tiêu đầu người thấp hơn mức nghèo đói đã giảm xuống còn 58% và 37% năm 1998. Mặc dù tỷ lệ nghèo đói này ở Việt Nam vẫn còn cao, nhưng những cải thiện chỉ trong vòng vài năm thực sự đã gây được nhiều ấn tượng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới thành công trong cả hai mục tiêu: tăng trưởng và giảm nghèo. Những năm gần đây, hầu như không nước nào đạt được những kỷ lục giảm nghèo nhanh trong một thời gian ngắn như vậy.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Việt Nam hiện đang phải đối diện với 2 khó khăn lớn. Thứ nhất là chênh lệch thu nhập có xu hướng ngày càng tăng. Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 

Nguyên nhân thứ nhất là dân số đông, tăng nhanh và phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn. Dân số Việt Nam năm 2001 là 78,7 triệu người, đứng thứ 12 trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng dân số bình quân trong thập kỷ 80 là 2,1%/năm và trong thập kỷ 90 là 1,7%/năm. Mật độ dân số thuộc loại cao nhất trên thế giới (255 người/km2). Trên 80% dân số sống ở nông thôn, và khoảng 75% lao động làm nông lâm nghiệp. Trong đó khoảng 25 triệu người sống phụ thuộc vào rừng. Hàng năm, số người đến độ tuổi lao động ở khu vực này là 1,3 triệu người. Điều này tạo nên sức ép rất lớn về việc làm đối với nền kinh tế. 

Nguyên nhân thứ hai là sự phát triển của khu vực công nghiệp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo việc làm thấp, do đó, khu vực này không đủ mạnh để thu hút lực lượng lao động dư thừa và tăng nhanh ở khu vực nông thôn.
 Kết quả là tỷ trọng lực lượng lao động của khu vực nông nghiệp giảm rất chậm trong mười một năm qua, giao động trong khoảng từ 75% đến 79%. Trong khi đó đóng góp của khu vực nông nghiệp trong tổng GDP đã giảm từ 33,1% năm 1989 xuống còn 23,6% năm 2001. Hai nguyên nhân này dẫn đến chênh lệch thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn đang tăng lên và có tới 90% người nghèo sinh sống ở khu vực nông thôn
. 
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Khó khăn thứ hai là cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp dịch chuyển chậm. Trong giai đoạn từ 1990 đến 2001, hoạt động sản xuất trồng trọt có đóng góp lớn nhất và giao động từ 64% đến 68% trong tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản. Ngành chăn nuôi và thuỷ sản là hoạt động quan trọng tiếp theo. Trong đó, đóng góp của ngành thuỷ sản có xu hướng ngày càng tăng. Đối với ngành lâm nghiệp, đóng góp của ngành có xu hướng ngày càng giảm, cho tổng GDP từ 3% năm 1990 xuống 1,4% năm 1995, cho tổng kim ngạch xuất khẩu giảm từ 5% năm 1990 xuống dưới 3% năm 1995.
 Hiện nay, hoạt động sản xuất lâm nghiệp chỉ đóng góp khoảng 4% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, 1,8% GDP và tạo công ăn việc làm cho 3,9% lực lượng lao động.
 Nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng bình quân của hoạt động sản xuất lâm nghiệp (1,59%) thấp hơn các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác.
 Người nghèo ở khu vực nông thôn chủ yếu sinh sống trong ngành lâm nghiệp. Theo điều tra, 34% hộ gia đình thuộc các vùng miền núi phía Bắc và hơn 60% của các cao nguyên miền Trung thuộc loại hộ nghèo và rất nghèo so với mức 27% của toàn quốc. Do đó, thành tựu về giảm tỷ lệ người nghèo trong hơn thập kỷ qua chưa có dấu hiệu vững bền do một bộ phận lớn dân cư hiện nay có thu nhập chỉ nhỉnh hơn ranh giới nghèo đói. Và chỉ cần nền kinh tế biến động nhẹ cũng đủ đưa họ quay lại dưới mức nghèo như trước.

Số lao động trong khu vực nông thôn tăng lên trong khi khả năng thu hút lao động ở khu vực thành thị thấp gây cản trở cho mức tăng thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chủ yếu do đóng góp của hoạt động sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản. Trong khi đó, đóng góp của hoạt động sản xuất lâm nghiệp ngày càng giảm, dẫn đến tỷ lệ người nghèo chủ yếu tập trung vào ngành lâm nghiệp. Do đó, phát triển lâm nghiệp được xem là một trong những giải pháp quan trọng cho xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm và qua đó nâng cao thu nhập cho 1/3 dân số Việt Nam sinh sống dựa vào rừng. 

II. Tình hình diện tích rừng và khai thác gỗ

II. 1. Diện tích rừng giảm mạnh và có xu hướng tăng trở lại

ở Việt Nam, theo các mục đích sử dụng đất khác nhau, đất rừng được chia thành ba loại chính: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, và rừng đặc dụng. Rừng sản xuất là loại rừng phục vụ cho khai thác gỗ. Rừng phòng hộ là rừng dùng để bảo vệ đất, nước và các khía cạnh liên quan đến môi trường như nguồn nước, oxy, khí hậu. Trong khi đó, rừng đặc dụng dùng để bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, đời sống hoang dã, và phục hồi sinh thái. 

Diện tích đất rừng của Việt nam giảm mạnh trong các thập niên qua do 3 nguyên nhân khác nhau: (i) khai thác quá mức; (ii) du canh dư cư, (iii) phát triển cây công nghiệp và (iii) nghèo đói. Năm 1943, tỷ lệ đất được rừng che phủ không thấp hơn 43%, khoảng 18 triệu ha. Năm 1973, diện tích rừng còn 9,5 triệu ha, tỷ lệ che phủ giảm xuống còn 29%. Từ năm 1979 đến năm 1981, diện tích rừng chỉ còn khoảng 7,8 triệu ha, tỷ lệ che phủ chỉ còn 23%. Tính bình quân trong 25 năm qua, diện tích rừng tự nhiên giảm khoảng 20.000 ha/năm. 

Suy giảm tài nguyên rừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp nguồn nước, làm tăng mức độ lũ lụt, sói lở, rửa trôi, bào mòn đất đai; tính đa dạng sinh học của rừng đang bị giảm, nhiều loài động thực vật rừng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Rừng bị mất đã làm cho tính đa dạng, phong phú của tài nguyên rừng bị mất theo.

Nhận thức được tầm quan trọng của rừng và quản lí rừng,  từ đầu thập niên 90, chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách và trương trình nhằm giảm lượng gỗ khai thác, trồng mới và phục hồi rừng như Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991, Chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc (Chương trình 327) trong giai đoạn 1993 – 1998, và Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng từ năm 1998 đến nay. 
Chương trình 327 được triển khai từ năm 1993 đến năm 1998 với mục tiêu ban đầu là trồng lại rừng ở những nơi đã bị phá, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên còn lại, phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, xây dựng cơ sở hạ tầng, và khuyến khích nông dân định canh định cư. Do đó, diện tích che phủ rừng tăng lên. khoảng 10,9 triệu ha năm 1999 và 11,4 triệu ha năm 2001.
Trong quá trình thực hiện, mục tiêu này đã thay đổi và cuối cùng tập trung vào trồng và bảo vệ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Tổng vốn đầu từ cho Chương trình trong giai đoạn từ 1993 đến 1998 là 2.987 tỷ đồng (tương đương 206 triệu USD theo tỷ giá hiện nay). 

Kết quả của Chương trình không được như kế hoạch ban đầu đặt ra. Mặc dù tổng diện tích rừng được trồng thêm trong khuôn khổ chương trình (1,4 triệu ha) có thể xem là thành công nhưng các mục tiêu khác lại thất bại như diện tích rừng sản xuất giảm và nông dân ở khu vực miền núi vẫn tiếp tục sản xuất du canh du cư. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 1998, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến chương trình 327 chưa thành công:

· Không có một nghiên cứu nào về thị trường để đảm bảo các sản phẩm gỗ có thể bán được ở mức giá hợp lý. 

· Nhu cầu ngắn hạn về lương thực của các hộ dân cư ở vùng cao đã thúc đẩy họ khai thác rừng sớm, chưa đủ chu kỳ sinh trưởng của cây hoặc chăn thả trâu bò tự do ở những nơi đất rừng làm giảm tỷ lệ cây sống, hoặc trồng cây công nghiệp như cà phê, chè, hoặc cây ăn quả. 

· Thiếu sự tham gia của người dân địa phương trong việc đề ra các mục tiêu của Chương trình, do đó, các mục tiêu mang tính “áp đặt từ trên xuống”, không phù hợp với điều kiện từng địa phương.

· Quá trình triển khai giao quyền sử dụng đất cho người dân diễn ra chậm, đặc biệt là ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

· Mục tiêu của Chương trình liên tục thay đổi theo thời gian và trong bối cảnh môi trường chính sách thay đổi.

· Quĩ đầu tư trải đều trên quá nhiều dự án. Do đó, quĩ đầu tư bị phân tán, thiếu và mục tiêu đề ra không đạt được.

Nhằm khắc phục những điểm yếu của Chương trình 327 và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, từ năm 1998, Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình mới, Chương trình 5 triệu ha rừng (2 triệu ha rừng phòng hộ và 3 triệu ha rừng sản xuất), với 3 mục tiêu chính: 

· Tăng độ che phủ rừng lên 43%, đảm bảo an ninh môi trường cho đất nước và bảo tồn tính đa dạng sinh học; 

· Đáp ứng nhu cầu gỗ, củi trong nước, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp như sản xuất giấy, ván nhân tạo v.v... cho các nhu cầu về gỗ trong nước, tiến tới có dư để xuất khẩu, đưa lâm nghiệp thành ngành kinh doanh quan trọng trong nền kinh tế, tạo điều kiện thay đổi cơ bản cục diện kinh tế - xã hội ở miền núi; và 

· Tạo thêm khoảng 2 triệu việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho dân cư sống trong khu vực có rừng, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là ở vùng cao, biên giới.
 

Chương trình 5 triệu ha rừng đang được triển khai và mặc dù đã có nhiều biện pháp được đưa ra nhằm khắc phục những điểm yếu tồn tại ở Chương trình 327 như nâng cao vai trò tham gia của người dân, đẩy nhanh quá trình giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tăng vốn đầu tư nhưng còn nhiều khó khăn đang tồn tại cần giải quyết để đảm bảo cho Chương trình 5 triệu ha rừng thành công như chưa xác định rõ ràng, đầy đủ loại đất, diện tích đất và ở đâu sẽ được trồng rừng; chưa có những nghiên cứu đầy đủ xác định qui mô của thị trường gỗ trong tương lai liệu có tiêu thụ được lượng gỗ trồng dự kiến lớn như vậy; và chi phí bảo vệ rừng sẽ rất cao nếu lợi ích trước mắt và lâu dài của chủ rừng không được bảo đảm. 
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II.2. Khai thác rừng giảm trong thập kỷ 90 và tăng trở lại từ năm 2000  

Trong các thập kỷ 1960 –1980, Việt nam khai thác khoảng 2 triệu m3 gỗ/năm cho dân dụng và công nghiệp, chưa kể củi đốt, song mây, tre, nứa... Do diện tích rừng giảm nhanh, Việt Nam giảm lượng khai thác trong giai đoạn từ 1985 đến 1990 xuống còn khoảng 1 triệu m3/năm. Tuy nhiên, diện tích rừng không có dấu hiệu ổn định nên Việt Nam đã ban hành và triển khai hai chính sách quan trọng liên quan đến hạn chế lượng khai thác gỗ trong thập kỷ 90.

Năm 1993, Việt Nam ban hành chính sách xuất nhập khẩu gỗ mới nhằm giảm lượng gỗ khai thác và tăng diện tích rừng, nghiêm cấm xuất khẩu các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ ván sàn sơ chế và song nguyên liệu, kể cả việc tái xuất các loại gỗ và song nguyên liệu.
 

Năm  1997, qui định tiêu thụ các loại gỗ thậm chí còn chặt chẽ hơn: cấm xuất khẩu gỗ và các loại sản phẩm chế biến từ gỗ, trừ hàng gỗ thủ công mỹ nghệ. Khuyến khích nhập khẩu gỗ, sử dụng các nguyên liệu thay thế gỗ, tiết kiệm sử dụng gỗ trong sản xuất và tiêu dùng. Đối với các loại gỗ dành cho chế biến để xuất khẩu, Nhà nước quản lý bằng hạn ngạch.
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Do đó, sản lượng gỗ khai thác có xu hướng giảm mạnh trong thập kỷ 90. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ gỗ không vì thế mà giảm, thậm chí còn tăng, gây sức ép nhập khẩu gỗ, khai thác gỗ từ rừng trồng hoặc khai thác lậu rừng tự nhiên.  Do kết quả từ các chính sách giao đất giao rừng những năm đầu thập kỷ 90, diện tích rừng trồng tăng nhanh, góp phần giảm sức ép từ khai thác rừng tự nhiên và tăng lượng gỗ khai thác từ năm 2000 trở lại đây. Khai thác gỗ từ rừng trồng trong tương lai sẽ ngày càng quan trọng để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm gỗ. ước tính nhu cầu năm 2005 khoảng 9,35 triệu m3 gỗ và 14,4 triệu m3 củi và năm 2010 khoảng 13,5 triệu m3 gỗ và khoảng 10 triệu m3 củi.  
II.3. Lợi ích từ trồng rừng thấp – dấu hiệu tăng diện tích rừng chưa bền vững

Năm 1999, tổng diện tích rừng được giao khoảng 7,9 triệu ha. Lâm trường quốc doanh và hộ gia đình tập thể là hai thành phần kinh tế quan trọng nhất trong quản lý rừng tự nhiên và rừng trồng. Đối với diện tích rừng tự nhiên, diện tích thuộc quản lý của lâm trường quốc doanh chiếm 34%, diện tích thuộc quản lý của các hộ gia đình tập thể chiếm 15%. Đối với diện tích rừng trồng, diện tích thuộc quản lý của lâm trường quốc doanh là 32%, thuộc hộ gia đình tập thể là 40%. Tuy nhiên, tỷ lệ diện tích rừng hiện chưa được giao chiếm tỷ trọng lớn, 29% đối với rừng tự nhiên và 12% đối với rừng trồng.
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So với các cây trồng khác, lợi ích của các hộ gia đình kinh doanh rừng trồng và bảo vệ rừng tự nhiên hiện nay thấp. Theo điều tra của Trung tâm thông tin NN & PTNT tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên tháng 8 năm 2002, doanh thu và tỷ trọng từ gỗ nguyên liệu năm 2001 của nhóm hộ có diện tích trên 3 ha cao nhất là 1.439 nghìn đồng chiếm 10% tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu của nhóm hộ có diện tích từ 1 đến 3 ha là 560 nghìn đồng chiếm 4% doanh thu. Doanh thu nhóm hộ có diện tích nhỏ hơn 1 ha là 291 nghìn đồng, chỉ chiếm 2,68%. Nhìn chung tỷ trọng thu nhập từ gỗ nguyên liệu rất nhỏ so với các thu nhập khác.

Trồng lúa, trồng màu, chăn nuôi và đặc biệt là trồng chè là những nguồn thu nhập chính của các nhóm hộ trên địa bàn điều tra. Nhiều hộ chuyển một phần lớn diện tích rừng sang trồng chè vì giá gỗ quá thấp so với chè. Nhóm hộ có diện tích trên 3 ha thu nhập từ chè chiếm 69,8% trong tổng thu nhập, nhóm hộ có diện tích từ 1 đến 3 ha là 62,5% và nhóm hộ có diện tích nhỏ hơn 1 ha là 53,8%. Làm thuê có thu nhập cao nhưng chỉ mang tính thời vụ, không ổn định. Trồng cây ăn quả lâu có thu hoạch, hơn nữa, giá cả lên xuống thất thường. 

Các nguồn doanh thu khác ngoài gỗ của hộ gia đình năm 2001
	
	Nhóm hộ có diện tích rừng trên 3 ha
	Nhóm hộ có diện tích rừng từ 1 đến 3 ha
	Nhóm hộ có diện tích rừng nhỏ hơn 1 ha

	
	Doanh thu

(000 ®)
	Tỷ trọng

(%)
	Doanh thu

(000 ®)
	Tỷ trọng

(%)
	Doanh thu

(000 ®)
	Tỷ trọng

(%)

	Cây ăn quả
	291,7
	2,0
	296,3
	2,1
	196,4
	1,8

	Cây lương thực
	83,3
	0,6
	167,5
	1,2
	43,5
	0,4

	ChÌ
	10044,4
	69,8
	8702,5
	62,5
	5831,9
	53,8

	Chăn nuôi
	1705,6
	11,9
	1575,0
	11,3
	1176,4
	10,8

	Khác
	22,2
	0,2
	100,0
	0,7
	87,0
	0,8

	Lương hưu
	413,9
	2,9
	620,0
	4,5
	1126,5
	10,4

	Làm thuê từ khai thác KS
	0,0
	0,0
	180,0
	1,3
	0,0
	0,0

	Làm thuê cho công ty than
	5,6
	0,0
	12,5
	0,1
	87,0
	0,8

	Làm thuê khác
	250,0
	1,7
	330,0
	2,4
	255,8
	2,4

	Nguồn khác
	127,8
	0,9
	1380,0
	9,9
	1750,4
	16,1

	Tổng 
	14383,3
	100,0
	13923,9
	100,0
	10846,2
	100,0


   Nguồn: Số liệu điều tra của ICARD, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Động cơ của người dân khi tham gia trồng rừng và sản xuất lâm nghiệp là khả năng thu được lợi nhuận từ khai thác và bán sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay, những người trồng rừng đang phải đối diện với thực tế là giá sản phẩm quá thấp, chưa tương xứng với công sức người trồng rừng bỏ ra  nên lợi nhuận thu được thấp, bình quân khoảng 200.000 đ/ha/năm. Nhiều hộ thuộc địa bàn điều tra huyện Đại Từ tỉnh Thái nguyên nhận hỗ trợ cây giống, gạo để trồng và chăm sóc vào cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90, là thời gian nhân dân còn nghèo nên họ hưởng ứng trồng rừng. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ cho rằng: "... đã chót ăn gạo của nhà nước thì buộc phải trông nom rừng nhưng thực chất kinh doanh rừng không đem lại lợi nhuận cho họ". Nhiều hộ, đặc biệt ở những địa bàn vùng xâu vùng xa, đã tự ý chặt phá rừng để trồng chè tăng thu nhập.

Do lợi nhuận thu được từ trồng rừng không cao nên người trồng rừng không chú trọng đầu tư thâm canh tăng năng suất cây. Lượng bón phân thấp, lao động gia đình là chủ yếu. Theo điều tra của ICARD tại tỉnh Phú Thọ năm 2001, tổng lượng đầu tư cho cây bạch đàn làm nguyên liệu giấy trong một chu kỳ 8 năm chỉ khoảng 2,2 triệu đồng/ha (không tính công lao động gia đình), tương ứng với 250.000đ/ha/năm. 

Đầu tư thấp dẫn đến năng suất thấp và chu kỳ sản xuất dài. Theo số liệu điều tra tại tỉnh Phú Thọ, năng suất gỗ bạch đàn chỉ khoảng 25m3/ha. Theo ước tính của các chuyên gia trong ngành, tăng trưởng hàng năm của rừng sản xuất và rừng đặc dụng ở Việt Nam chỉ ở mức 0,9m2/năm, thấp hơn nhiều so với năng suất tiềm năng khoảng 3m3/năm. Trong trường hợp rừng trồng, ước tính mức tăng trưởng bình quân này chỉ khoảng 3m3, do đó, trồng rừng không thể mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Như vậy, dấu hiệu diện tích rừng tăng trưởng trở lại từ đầu thập kỷ 90 đến nay chủ yêú do ảnh hưởng mạnh của các chính sách nhà nước như chính sách giao đất, giao rừng, hỗ trợ gạo cho dân, tăng đầu tư trồng rừng và hạn chế khai thác gỗ hơn là các chính sách nâng cao lợi ích cho người dân trồng rừng. Vì vậy dấu hiệu tăng trưởng trong những năm qua là chưa bền vững. Nhiều hộ, đặc biệt ở những vùng xâu vùng xa đã chủ động chuyển đổi diện tích trồng rừng sang trồng các loại cây trồng khác. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ gỗ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập kỷ tới sẽ tạo sức ép từ khai thác rừng trồng. Vấn đề tăng diện tích rừng chỉ có thể vững bền khi các chính sách của nhà nước quan tâm đầy đủ tới lợi ích của người trồng rừng.       

III. Thị trường và các tác nhân tham gia thị trường 

Trước năm 1986, khu vực lâm nghiệp, bao gồm cả thị trường và giá cả gỗ, đều nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Nhà nước ước tính nhu cầu tiêu dùng và lên kế hoạch phân bổ. Chỉ có các doanh nghiệp nhà nước được phép chính thức tham gia khai thác các sản phẩm lâm nghiệp. Chế biến thuộc sự quản lý của Bộ Lâm nghiệp và Bộ Công nghiệp. Phân phối lớn “bán buôn” dưới sự quản lý của Bộ Lâm nghiệp tuân theo những hạng mục giá. Phân phối “bán lẻ” dưới quyền quản lý của Bộ Thương mại. Nhà nước cũng đóng vai trò độc quyền đối với thương mại các sản phẩm gỗ, thường với Liên Xô (cũ). 

Trong giai đoạn từ 1990 – 1992, Việt Nam chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước từ cơ chế quản lý trợ cấp sang cơ chế thị trường. Nhà nước vẫn tiếp tục có trách nhiệm đối với việc quyết định và điều tiết lượng gỗ khai thác hàng năm. Hiện nay, có rất nhiều thành phần tham gia vào sản xuất, bán và phân phối các sản phẩm gỗ. 

III.1. Các doanh nghiệp chế biến

Ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản đã phát triển thành một mạng lưới toàn quốc, nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia khai thác làm đa dạng tiềm năng thế mạnh của đất nước, gồm trên 1.200 doanh nghiệp với tổng công suất khoảng 2 triệu m3 gỗ qui tròn/năm, trong đó doanh nghiệp Nhà nước chiếm 41% số lượng doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm gần 66% và hơn 3% là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một trong những ngành hàng hiếm hoi của nước ta có thị trường tiêu thụ luôn rộng mở nhưng lại đang gặp không ít khó khăn, trong đó đáng chú ý là vấn đề thiếu nguyên liệu. Tổng công ty Lâm sản Việt Nam là Tổng công ty Nhà nước duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này. 

Các doanh nghiệp sản xuất hàng song mây, tre v.v… còn rất ít, chủ yếu tập trung ở các làng nghề ở nông thôn và các vùng gần đô thị, sử dụng lao động nông nhàn là chính mà chưa tạo ra thành mũi nhọn trong xuất khẩu sản phẩm của ngành nghề truyền thống.

Về mặt tổng thể, các nhà máy chế biến có công suất thấp, công nghệ lạc hậu, thậm chí quá thời hạn sử dụng, hình thành tự phát. Vì vậy các nhà doanh nghiệp không dám mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển đa dạng sản phẩm v.v…, dẫn đến lãng phí nguyên liệu gỗ, sản phẩm gỗ cuối cùng không đáp ứng được nhu cầu thị trường, hoặc không bắt kịp với sự thay đổi của thị trường. Các doanh nghiệp hoạt động theo luật công ty và luật doanh nghiệp, theo luật đầu tư nước ngoài hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp nhà nước nhưng vẫn không tương xứng với cạnh tranh thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế. 

Chỉ có một số ít các doanh nghiệp có công suất cao, và có xu hướng nâng cao áp dụng công nghệ mới. Nhà máy giấy Bãi Bằng (Phú Thọ) là một trong những doanh nghiệp đó. Năm 1990, công ty chỉ sản xuất được 39.000 tấn giấy. Năm 1999, công ty đã sản xuất hơn 63.100 tấn, chiếm 40% sản lượng ngành giấy, vượt công suất thiết kế 8.100 tấn. Nhà máy tiếp tục đưa công suất lên 100.000 tấn giấy vào năm 2001 và 200.000 tấn giấy vào năm 2003. Như vậy, công suất hoạt động của nhà máy Bãi Bằng hiện nay cao hơn nhiều so với các nhà máy giấy ở Trung Quốc (6.000 nhà máy giấy với công suất hàng năm từ 2.000 tới 20.000 tấn).  

Như vậy, các doanh nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam có công suất thấp, qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, gây lãng phí nguyên liệu và giá thành sản xuất cao. Qui mô nhỏ dẫn đến nhu cầu thu mua gỗ của các doanh nghiệp từ dân hiện nay thấp. Điều này dẫn đến thị trường các sản phẩm gỗ mất cân bằng do cung vượt cầu hiện tại cũng như trong những năm tới do nhà nước hiện thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng diện tích rừng trồng/tăng cung gỗ. Trong những năm tới, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động, công suất nhằm tăng nhu cầu thu mua gỗ từ dân cũng như khả năng cạnh tranh khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO.   

III.2. Các cơ sở mộc : nhiều nhưng qui mô rất nhỏ

Có hàng nghìn cơ sở xẻ gỗ ở khắp nơi nhưng chủ yếu tập trung ở miền Bắc, và cung cấp gỗ xẻ cho xây dựng, làm các đồ gia dụng và các hàng hoá khác cho người dân sống ở khu vực nông thôn. Theo báo cáo chưa đầy đủ thì có khoảng 1.500-1.800 doanh nghiệp với qui mô công suất từ 15​​m3/năm đến 200m3/năm, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong nước.

Bên cạnh qui mô nhỏ dẫn đến lượng gỗ thu mua của các cơ sở mộc thấp thì chất lượng của các sản phẩm gỗ từ rừng trồng không cao, chủ yêú là bạch đàn và keo cũng hạn chế các cơ sở mộc tăng lượng gỗ thu mua. Những sản phẩm này không phù hợp với các sản phẩm đồ mộc gia dụng, đặc biệt đối với các sản phẩm gỗ cao cấp. Gỗ Bạch đàn và Keo tốt chỉ để làm những sản phẩm thứ cấp hay một bộ phận nhỏ của các sản phẩm cao cấp như dát giường, bàn ghế học sinh, khung gỗ đỡ mái hiên v.v... Theo điều tra của ICARD tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, lượng mua hiện nay của các cơ sở mộc rất thấp, dưới 1% trong tổng sản lượng khai thác gỗ tại địa phương. 

III.3. Các tổ chức và cá nhân có giấy phép thu mua gỗ cho các nhà máy chế biến

Một tác nhân quan trọng trong kênh thị trường gỗ là các tổ chức và cá nhân được cấp giấy phép thu mua gỗ cho các nhà máy chế biến. Theo điều tra của ICARD tại tỉnh Phú Thọ năm 2001, các tổ chức chính được cấp giấy phép thu mua gỗ cho nhà máy giấy Bãi Bằng là công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ, công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ 2 và công ty nguyên liệu giấy. Theo điều tra của ICARD tại huyện Đại Từ  tỉnh Thái Nguyên năm 2002, các tổ chức được cấp giấy phép thu mua gỗ cho mỏ than Làng Cẩm là lâm trường Đại Từ và Lâm trường Bạch Thông. Bên cạnh các tổ chức này, một số cá nhân cũng được cung cấp giấy phép thu mua gỗ, tuy nhiên, với số lượng thấp hơn. Từ khối lượng được phép thu mua, các tổ chức và cá nhân này tiến hành khai thác gỗ của mình, đồng thời thu mua từ dân hoặc qua các cơ sở thu gom tư nhân. 

III.4. Các cơ sở thu mua tư nhân

Trên hai địa bàn điều tra, chủ các cơ sở thu mua thường là những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, có quan hệ chặt chẽ với các đối tượng tiêu thụ gỗ như mỏ than Làng Cẩm, nhà máy giấy Bãi Bằng cũng như với các tổ chức và cá nhân có giấy phép thu mua. Các cơ sở thu mua tư nhân mua gỗ từ dân, sau đó, có thể bán trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân có giấy phép thu mua hoặc bán cho các cơ sở thu mua tư nhân khác có qui mô lớn hơn. 

III.5. Thị trường tiêu thụ gỗ trong nước: chi phí trung gian cao

Sản phẩm gỗ từ dân cơ bản đi qua các cơ sở thu mua tư nhân đến các tổ chức và cá nhân có giấy phép thu mua gỗ, sau đó, đến các nhà máy chế biến gỗ và các cơ sở mộc. Tương ứng với mỗi tác nhân tham gia kênh tiêu thụ sản phẩm gỗ có một mức giá tương ứng. Tuy nhiên, các mức giá ở mỗi tác nhân/mắt xích tham gia thị trường hiện không hợp lý, bất lợi cho người trồng rừng và có lợi cho các tác nhân trung gian.    
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Mặc dù các chính sách nhà nước đang áp dụng hiện nay đều có mục đích làm tăng giá thu mua tại hộ ví dụ như chính sách bảo hộ ngành giấy (thuế nhập khẩu giấy cao, 60%) và qui định giá thu mua gỗ nguyên liệu ở nhà máy giấy Bãi Bằng cao hơn các nước trong khu vực, 420000 đ/tấn nhưng giá thực tế tại hộ rất thấp do các chi phí trung gian cao. Rất ít nông dân có thể bán thẳng cho nhà máy do thiếu phương tiện vận chuyển, khối lượng sản phẩm của từng hộ trồng rừng không cao. Bên cạnh đó các chi phí trung gian từ rừng hay hộ gia đình tới nhà máy cao như chi phí vận chuyển, lệ phí cầu đường và các chi phí thất lạc. ước tính, giá thu mua tại hộ tỉnh Phú Thọ chỉ bằng 1/3 giá thu mua tại nhà máy giấy Bãi Bằng và bằng 1/2 giá thu mua gỗ tại mỏ than Làng Cẩm. 
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III.6. Thị trường xuất khẩu
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Những năm gần đây, hoạt động lâm sản xuất khẩu ở Việt Nam có bước phát triển rất đáng khích lệ. Đầu thập kỷ 90, khi Nhà nước có chính sách “Đóng cửa rừng” nhằm kiên quyết hạn chế tình trạng khai thác quá mức rừng tự nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng lâm sản có bị ảnh hưởng. Kể từ năm 1996 trở lại đây, xuất khẩu lâm sản nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng khá (khoảng từ 10-15%/năm). Kim ngạch xuất khẩu năm 1996 đạt 212 triệu USD, đến năm 2000 đã đạt gần 290 triệu USD, năm 2001 đạt trên 300 triệu USD và năm 2002 đạt 410 triệu USD. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu đã qua chế biến và có một số mặt hàng được ưa chuộng và có sức cạnh tranh, thị trường ngày càng được mở rộng sang nhiều nước như:

· Đồ mộc: các nước EU.

· Ván lạng: Nga và các nước Đông âu.

· Ván dán, ván sàn, gỗ nguyên liệu, mỹ nghệ: Nhật, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc.

· Tre trúc: Châu âu, Nhật, Đài Loan, Hồng Kông.

· Lâm đặc sản: Nhật, Trung Quốc, các nước châu ¸.
Theo đánh giá chung, hàng lâm sản Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác được và khả năng tăng mạnh hơn nữa kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực này tương đối lớn.Trong các sản phẩm gỗ xuất khẩu, sản phẩm gỗ mỹ nghệ chiếm vị trí quan trọng. Năm 1997, trong tổng kim ngạch thủ công mỹ nghệ 120 triệu USD, đã có đến hơn 90 triệu USD là sản phẩm gỗ và song mây, ngoài ra là các loại sản phẩm gỗ khác đã qua chế biến.

Các thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam là EU và Mỹ. Với hiệp định thương mại Việt-Mỹ được ký kết, Mỹ càng được coi là thị trường rộng lớn và tiềm năng đối với các sản phẩm lâm sản của Việt Nam. Năm 1999, tổng giá trị nhập khẩu các loại đồ dùng làm từ gỗ, nguyên liệu lâm sản khác của Mỹ là 20,4 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đồ gỗ và mây tre là 5,5 tỉ USD, ghế các loại có khung gỗ là 4,9 tỉ USD. Tổng gía trị nhập khẩu từ các doanh nghiệp Việt nam chỉ đạt mức rất nhỏ là 4 triệu USD, trong đó đồ gỗ,  mây, tre chiếm 2,9 triệu USD. 

Một trong những nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ và lâm sản của Vịêt nam sang Mỹ đạt thấp là mặt hàng này phải chịu thuế nhập khẩu rất cao (40-60%), trong khi các nước có quan hệ thương mại bình thường với Mỹ được hưởng quy chế tối huệ quốc và được hưởng mức thuế suất 0%.

Tuy kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây và lên tới 300 triệu USD năm 2001 nhưng nhìn chung các sản phẩm gỗ chế biến của  Việt Nam có sức cạnh tranh thấp do các doanh nghiệp Việt Nam có qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu và giá thành sản xuất cao. 

Giá thành ván nhân tạo sản xuất tại Việt Nam và Malaysia

	TT
	Tên khoản mục
	Sản xuất tại Việt Nam (đ/m3)
	Sản xuất tại Malaysia(đ/m3)

	1
	Nguyên liệu gỗ
	595.000
	400.000

	2
	Keo sử dụng
	602.800
	450.000

	3
	Điện
	272.700
	170.000

	4
	Phụ tùng
	65.132
	65.132

	5
	Lương
	52.364
	52.364

	6
	Vật liệu phụ
	72.636
	30.000

	7
	Khấu hao
	282.521
	150.000

	8
	Quản lý phí
	113.539
	113.539

	9
	Lãi vay
	160.661
	0

	10
	Tổng
	2.217.535
	1.430.000


      Nguồn: Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam

IV. Kết luận

Tăng trưởng lâm nghiệp và dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng đóng góp của ngành lâm nghiệp là một trong những mục tiêu ưu tiên của Việt Nam nhằm xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho 1/3 dân số Việt Nam sinh sống dựa vào rừng. Tuy nhiên, phát triển lâm nghiệp trong những năm qua chưa đáp ứng được mục tiêu đó. 

Diện tích rừng tăng trưởng trở lại từ đầu thập kỷ 90 đến nay chủ yêú do ảnh hưởng của các chính sách mạnh của nhà nước như hạn chế khai thác gỗ rừng tự nhiên, đẩy nhanh diện tích rừng trồng hơn là các chính sách nâng cao lợi ích cho người trồng rừng. Lợi nhuận từ rừng trồng thấp làm cho người dân không còn động lực để mở rộng diện tích trồng, đầu tư thâm canh tăng năng suất. Nhiều hộ đã tự chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Do đó, diện tích rừng tăng trong những năm qua chưa có dấu hiệu bền vững. 

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ gỗ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập kỷ tới, diện tích và sản lượng khai thác rừng tự nhiên bị giới hạn  sẽ tạo sức ép từ khai thác rừng trồng. Vấn đề tăng diện tích rừng chỉ có thể vững bền khi lợi ích của người kinh doanh rừng trồng được đảm bảo.       

Giá bán gỗ rừng trồng thấp là nguyên nhân chính làm giảm lợi nhuận, dẫn đến người dân không đủ động lực để trồng và chăm sóc rừng. Có hai nguyên nhân chính làm giá thu mua tại hộ thấp. Nguyên nhân thứ nhất là các doanh nghiệp chế biến gỗ hay các cơ sở mộc ở Việt Nam có công suất thấp, qui mô nhỏ nên nhu cầu thu mua gỗ từ dân thấp. Trong khi đó, các chính sách và chương trình của nhà nước thực hiện từ những năm đầu thập kỷ 90 đã làm tăng lượng cung gỗ. Mất cân bằng cung cầu dẫn đến dư cung, gây sức ép giảm giá thu mua tại hộ. Nguyên nhân thứ hai là thị trường tiêu thụ gỗ trong nước chưa thông thoáng, chi phí giao dịch cao, tổng hợp ảnh hưởng của các chính sách hiện hành có lợi cho các tổ chức và cá nhân trung gian, gây bất lợi đối với người trồng rừng. 

Xuất khẩu lâm sản có xu hướng tăng từ giữa thập kỷ 90 đến nay nhưng chủ yếu vẫn dựa trên xuất khẩu các mặt hàng thủ công truyền thống. Các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao chiếm tỷ trọng nhỏ do phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam có qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu và khả năng cạnh tranh yếu. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ là một trong những ưu tiên quan trọng nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO.      
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Phần 2

thực trạng thông tin về ngành hàng lâm sản

I. Giới thiệu

Khác với thực trạng thông tin về các ngành hàng như lúa gạo, chăn nuôi, cà phê, vv..., thông tin về ngành hàng lâm sản đang là một vấn đề đáng lo ngại. Nó thể hiện ở tình trạng thiếu hụt hệ thống thông tin về tất cả các lĩnh vực của ngành lâm nghiệp như sản xuất, khai thác, chế biến và tiêu thụ. Trong các lĩnh vực này, những thông tin có sẵn thì tản mạn, manh mún và không có tính hệ thống cũng như không đầy đủ theo các vùng. Các nghiên cứu về lâm nghiệp thì không nhiều, hơn nữa lại chỉ tập trung vào mảng kỹ thuật là chủ yếu, trong khi mảng kinh tế xã hội chỉ chiếm phần nhỏ. Hậu quả của những vấn đề này là bức tranh toàn cảnh về hiện trạng ngành hàng lâm sản Việt nam không rõ ràng, khó có thể làm căn cứ để phục vụ cho công tác hoạch định chính sách lâu dài cho ngành hàng lâm sản Việt nam. 

Phần viết này nhằm mục đích đánh giá thực trạng về thông tin của ngành hàng lâm sản, trên cơ sở đó đề xuất những công việc cần triển khai để hoàn thiện báo cáo tổng quan về ngành hàng lâm sản Việt nam. Việc đánh giá sẽ được triển khai theo trình tự nội dung của khung báo cáo nền đã trình bày tại Phụ lục 1.

II. Đánh giá thực trạng thông tin 

A. Sản xuất

1. Mô tả sản xuất

Thông tin về diện tích và trữ lượng rừng phân theo vùng địa lý, theo chức năng của rừng, theo chủ quản lý được thể hiện khá đầy đủ trong báo cáo kết quả tổng kiểm kê rừng toàn quốc năm 1999.

Những thông tin còn chưa rõ cần bổ xung là:

- Thay đổi về diện tích và trữ lượng rừng từ 1999 đến nay;

Thực tế cho thấy tài nguyên rừng đã biến động mạnh từ năm 1999 đến nay do nhiều nguyên nhân khác nhau như tốc độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy nhanh, nhiều diện tích được khoanh nuôi bảo vệ đã phát triển thành rừng non, diện tích trồng rừng trong khuôn khổ dự án trồng rừng như DA 5 triệu ha và các DA viện trợ cũng như trồng rừng tư nhân đã tăng đáng kể. Tuy nhiên những thông tin này còn chưa được cập nhật đầy đủ.

Nguồn thông tin: Ban Quản lý các dự án viện trợ lâm nghiệp, Cục phát triển lâm nghiệp, Viện điều tra quy hoạch rừng.

- Lượng tăng trưởng hàng năm:

Lượng tăng trưởng bình quân hàng năm của tài nguyên rừng đóng vai trò quan trọng như là một căn cứ để xác định sản lượng khai thác bền vững hàng năm.

Nguồn thông tin: Viện điều tra quy hoạch rừng.

- Diện tích đã được cấp chứng chỉ rừng:

Diện tích đã được cấp chứng chỉ rừng là một trong những điều kiện quan trọng để đảm bảo cho sản phẩm lâm nghiệp của Việt nam có thể hội nhập thị trường quốc tế. Hiện một số nơi như Kon Plong đang áp dụng thí điểm hình thức cấp chứng chỉ cho rừng trồng. Tuy nhiên những thông tin này chưa được cập nhật.

Nguồn thông tin: Cục Phát triển Lâm nghiệp

2. Chi phí sản xuất

Thông tin chính thức về chi phí sản xuất hiện nay là suất đầu tư cho 1 ha rừng trồng là 2,5 triệu đồng và kinh phí cho bảo vệ 1 ha-năm là 50.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thông tin về chi phí sản xuất thực tế trong lâm nghiệp tại các vùng chưa đầy đủ, ngoại trừ một số vùng như Đông Bắc và Trung Tâm Bắc bộ. 
 Tuy nhiên, nhận xét chung ở đây là suất đầu tư cần thiết phải cao hơn rất nhiều so với suất đầu tư hiện hành (từ 3-4 lần). 

Những thông tin cần bổ xung:

· giá thành trồng rừng tối thiểu tại các vùng sinh thái khác nhau

· giá lâm sản tại các vùng khác nhau
Những thông tin này là những căn cứ quan trọng để xác định suất đầu tư hợp lý trong lâm nghiệp, vừa đảm bảo đem lại hiệu quả của vốn đầu tư, vừa đáp ứng được lợi ích của người làm nghề rừng.

Nguồn thông tin: Cập nhật theo định kỳ (tháng/quý) từ các địa phương (Sở Nông nghiệp & PTNT) và từ các nghiên cứu kinh tế-xã hội tại các vùng.

3. Các chính sách ảnh hưởng đến ngành hàng

Các chính sách liên quan tới quản lý tài nguyên đất và rừng được ban hành liên tục trong vòng 10 năm qua. 

Chính sách liên quan đến đầu vào:

· Luật đất đai 1988, 1993, 1998, 2001

· Luật phát triển và bảo vệ rừng 1991

· Nghi định 02/CP về giao đất giao rừng

· Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

· Luật khuyến khích đầu tư trong nước 1995, 1998

· Quyết định 327 (1992) về phủ xanh đất trống đồi núi trọc

· Quyết định 661 (1998) về dự án 5 triệu hec ta rừng

· Quyết định 245/TTg (1998) về trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất rừng

· Nghị định 163/TTg (1999) về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp

Chính sách liên quan đến đầu ra:

· Quyết định 624-TTg (1993) về việc cấm xuất khẩu gỗ tròn

· Quyết định số 65/TTg (1998) về xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản

· Quyết định 02/1999 của Bộ NN&PTNT ban hành quy chế khai thác gỗ, lâm sản

· Chỉ thị 19/1999/TTg về đẩy mạnh tiêu thụ gỗ rừng trồng

· Chính sách đóng của rừng tự nhiên

Tuy các chính sách được ban hành rất nhiều nhưng ảnh hưởng cũng như những bất cập của các chính này đối với ngành lâm nghiệp được thể hiện ra sao vẫn đang là một câu hỏi.

Những thông tin chưa rõ cần bổ xung:

· những bất cập của các chính sách hiện hành đối với ngành hàng lâm sản;

Nguồn thông tin: báo cáo rà soát (review) các chính sách hiện hành.

· ảnh hưởng của các chính sách trên đến việc phát triển ngành hàng lâm sản.

Nguồn thông tin: báo cáo nghiên cứu đánh giá các chính sách.

B. kênh tiêu thụ lâm sản

1. Các kênh tiêu thụ lâm sản và chi phí 

Thông tin về các kênh tiêu thụ cũng như chi phí tiêu thụ lâm sản chỉ mới bắt đầu được nghiên cứu gần đây và mới tập trung vào gỗ rừng trồng ở khu Đông bắc (gỗ trụ mỏ) và Trung tâm Bắc bộ (nguyên liệu giấy).
 Thông tin về kênh tiêu thụ của gỗ rừng tự nhiên, gỗ nhập (cả nhập chính thức và nhập lậu), lâm sản ngoài gỗ trong phạm vi cả nước đều chưa được cập nhật.

Những thông tin còn thiếu cần bổ xung:

· Thông tin về kênh tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng tại các khu vực còn lại như Tây bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây nguyên, Đồng bằng sông Cửu long.

· Thông tin về kênh tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, lâm sản ngoài gỗ trong phạm vi cả nước.

Nguồn thông tin: Các báo cáo nghiên cứu về thị trường lâm sản tại các khu vực khác nhau trong cả nước; Tổng công ty lâm sản Việt nam.

2. Chế biến lâm sản

Thông tin về hoạt động chế biến lâm sản (số đơn vị chế biến, quy mô, thị phần, công nghệ chế biến, doanh thu) còn rời rạc, chưa đầy đủ, mới chỉ tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước do Tổng Công ty Lâm sản và Tổng Công ty Giấy Việt nam quản lý. Thông tin về các doanh nghiệp chế biến tư nhân, nhất là các cơ sở chế biến quy mô hộ còn thiếu và chưa có hệ thống. Thực sự hiện nay chưa rõ cả nước có bao nhiêu doanh nghiệp chế biến lâm sản tư nhân có phép hoặc không có phép, thuộc quy mô nào. Thông tin về những cơ sở này có thể giúp tìm hiểu một cách tổng quát nhu cầu về gỗ, kênh tiêu thụ gỗ nguyên liệu, ...

Những thông tin cần bổ xung:

· thông tin đầy đủ về số đơn vị chế biến, quy mô, thị phần, công nghệ chế biến, doanh thu, vv... của các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm sản và Tổng Công ty Giấy.

Nguồn thông tin: Tổng Công ty Lâm sản và Tổng Công ty Giấy Việt nam.

· thông tin về các doanh nghiệp chế biến lâm sản tư nhân (số đơn vị chế biến, quy mô, thị phần, công nghệ chế biến, doanh thu, vv...).

Nguồn thông tin: UBND các tỉnh; các báo cáo điều tra tại địa phương.

3. Các chính sách ảnh hưởng đến tác nhân trong hệ thống

· QĐ 2375/NN-CBNLS-QĐ (1996) về quy chế cấp giấy phép chế biến lâm sản

· Thông tư 04/1998/TT-BNN-CBNLS về doanh nghiệp không phải xin giấy phép hành nghề chế biến lâm sản

· QĐ 47/1999/QĐ-BNN-PTLN về quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản.

Cũng như các chính sách đã nêu ở phần trước, cần có đánh giá tác dụng và ảnh hưởng của những chính sách này đối với lĩnh vực chế biến lâm sản.

Nguồn thông tin: Báo cáo nghiên cứu thực trạng quản lý các doanh nghiệp chế biến; các bài viết, tạp chí, ...

C. Thị trường

1. Thị trường trong nước
a. Mô tả thị trường (nguồn cung, cầu, chủng loại sản phẩm)

Nguồn cung chủ yếu là rừng trồng do nhà nước và tư nhân quản lý, rừng tự nhiên (chính thức và không chính thức) và nguồn gỗ nhập khẩu (cả nhập chính thức lẫn nhập lậu).

Nhu cầu về lâm sản chủ yếu từ các nhà máy giấy, các cơ sở chế biến quốc doanh và tư nhân (không kể lượng gỗ củi người dân dùng làm chất đốt).

Chủng loại sản phẩm chính bao gồm:

· gỗ nguyên liệu giấy

· gỗ trụ mỏ

· gỗ rừng tự nhiên

· gỗ nguyên liệu cho chế biến ván nhân tạo

· sản phẩm gỗ công nghiệp (ván dán, van dăm, ván sợi)

· sản phẩm nội thất và thủ công mỹ nghệ

b. Giá theo xu hướng lâu dài

c. Thị hiếu (nếu có)

d. Tiêu chuẩn (nếu có)

e. Thị phần

f. Chính sách thương mại

Phần thị trường trong nước còn chưa rõ ràng do nhiều thông tin còn tản mạn, thiếu hụt cần bổ xung.

2. Thị trường ngoài nước

a. Mô tả thị trường 

Các thị trường về gỗ và lâm sản phổ biến hiện nay là Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu á với các chủng loại sản phẩm chính bao gồm:

· gỗ tròn

· gỗ xẻ

· bột giấy

· gỗ dán 

· nội thất

Nguồn thông tin: FAO; ITTO; Reuter

b. Giá theo xu hướng lâu dài

Thông tin của giá lâm sản tại các thị trường chủ yếu, trong đó các thị trường có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt nam như Đông Nam á, Trung quốc có thể được cập nhật từng ngày (Reuter) hay hàng tháng (ITTO).

Nguồn thông tin: Reuter, ITTO, FAO, Eurostat, World B¹nk.

c. Thị hiếu 

Người tiêu dùng tại một số nước châu Âu đang có sở thích tiêu dùng sản phẩm gỗ từ rừng đã được cấp chứng chỉ, tức là đã được quản lý một cách bền vững. Những sản phẩm gỗ xuất sang các nước này vì vậy phải có xuất xứ rõ ràng. Tổ chức Global Witness đã công bố nguồn tin nói rằng tại Việt nam có rất nhiều gỗ được dùng làm hàng nội thất để xuất khẩu đã được nhập lậu từ Cambodia, đe dọa tàn phá các khu rừng rậm tại đây. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến thị trường hàng mộc xuất khẩu của Việt nam.

Nguồn thông tin: ITTO, FSC (Forest Stewardship Council).

d. Tiêu chuẩn 

Một số nước đòi hỏi các sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001 (Hệ thống Quản lý Môi trường).

Nguồn thông tin: FSC, ISO

e. Thị phần:

Thông tin chưa đầy đủ. Sẽ bổ xung thông tin từ các nguồn ITTO, International Trade Centre (ITC).

f. Chính sách: 

· Các nước công nghiệp phát triển đang áp dụng chính sách cấp chứng chỉ rừng hoặc đòi hỏi bằng chứng về xuất xứ của các sản phẩm tiêu thụ tại nước họ, tuy rằng họ tiếp tục là những nước nhập khẩu chủ yếu gỗ nhiệt đới (ví dụ, Nhật bản).

· Các nước đang phát triển, với sự hỗ trợ của ITTO đang cố gắng ngăn chặn tình trạng khai thác và buôn bán gỗ lậu tại các nước này.

Những chính sách này sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thị trường sản phẩm gỗ thế giới hiện nay và trong thời gian tới.

III- Những hoạt động cần triển khai để hoàn thiện báo cáo nền

· Cập nhật thông tin về biến động tài nguyên rừng từ 1999 đến nay, bao gồm các thông tin về diện tích, trữ lượng, lượng tăng trưởng hàng năm và cả diện tích đã được cấp chứng chỉ rừng hay đang chờ để được cấp chứng chỉ.

· Xây dựng hệ thống cập nhật thông tin lâm nghiệp từ trung ương đến địa phương theo tháng/quý, bao gồm thông tin về trồng, khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ lâm sản.

· Triển khai các đề tài nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của các hoạt động lâm nghiệp và nghiên cứu thị trường lâm sản tại các khu vực đồng bằng sông Hồng, miền Trung và miền Nam.

· Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các chính sách hiện hành đến ngành hàng lâm sản.

· Nghiên cứu đánh giá thực trạng về các doanh nghiệp chế biến lâm sản trong và ngoài quốc doanh cũng như đánh giá ảnh hưởng của các chính sách hiện hành tới lĩnh vực chế biến lâm sản.

· Vận hành hệ thống thông tin thị trường trong nước trên cơ sở tổng hợp thông tin từ các nguồn ở trên.

· Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường ngoài nước.

Phụ lục 1

Khung báo cáo tổng quan

Ngành hàng: Lâm sản

A. Sản xuất

1. Mô tả sản xuất

Diện tích rừng, trữ lượng và tăng trưởng hàng năm theo:

· toàn quốc, vùng hay tỉnh

· chức năng: rừng sản xuất, phòng hộ và đặc dụng

· loại rừng: tự nhiên và rừng trồng

· cấp tuổi

· chủ thể quản lý: nhà nước, tư nhân, các chủ thể khác

· chứng chỉ rừng

2. Chi phí sản xuất

· suất đầu tư cho 1 ha rừng trồng

· chi phí khoanh nuôi, bảo vệ

· giá gỗ nguyên liệu, gỗ tròn cho chế biến

3. Các chính sách ảnh hưởng đến ngành hàng

Chính sách liên quan đến đầu vào:

Chính sách liên quan đến đầu ra:

4. Những khó khăn

· điều kiện tự nhiên

· tổ chức quản lý 

· cơ chế chính sách

5. Lợi thế 

- 

-

B. kênh tiêu thụ lâm sản

1. Các kênh tiêu thụ lâm sản và chi phí: 

a. Miền Bắc

- Gỗ rừng trồng

- Gỗ rừng tự nhiên

- Gỗ nhập 

- Lâm sản ngoài gỗ

b. Miền Trung

-

c. Miền Nam

- 

2. Chế biến lâm sản

· Số đơn vị chế biến:

· Quy mô:

· Thị phần:

· Công nghệ chế biến:

· Doanh thu:

3. Các chính sách ảnh hưởng đến tác nhân trong hệ thống

C. Thị trường

1. Thị trường trong nước
a. Mô tả thị trường (nguồn cung, cầu, chủng loại sản phẩm)

b. Giá theo xu hướng lâu dài

c. Thị hiếu (nếu có)

d. Tiêu chuẩn (nếu có)

e. Thị phần

f. Chính sách thương mại

2. Thị trường ngoài nước

a. Mô tả thị trường (nguồn cung, cầu, chủng loại sản phẩm)

b. Giá theo xu hướng lâu dài

c. Thị hiếu (nếu có)

d. Tiêu chuẩn (nếu có)

e. Thị phần

f. Chính sách:.
Phụ lục 2

Danh mục Những tạp chí đề nghị ICARD mua

1. Unasylva (FAO Journal of Forests);

2. FAO YearBook of Forest Products;

3. FAO Forest Harvesting Bulletin;

4. World Bank’s World Development Report;

5. Journal of Environmental Economics and Management

6. Journal of Forest Economics
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Tốc độ tăng trưởng công nghiệp











Nguồn: Ban chỉ đạo kiểm kê rừng Trung ương, 2001, Bảng 03A, trang 17.
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�





Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp, 1990-2001


�    Nguồn: Tổng cục thống kê








Sơ đồ kênh tiêu thụ gỗ nguyên liệu giấy tỉnh Phú Thọ








100000 - 1700000 ®/m3





340000 ®/m3





Người trồng rừng





Những cơ sở thu mua gỗ không có giấy phép ở các cấp xã, huyện, tỉnh





Công ty nguyên liệu giấy (Quản lý các lâm trường)





Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ 2





Nhà máy giấy Bãi Bằng





Các cá nhân thu mua gỗ có giấy phép





Công ty thương mại tổng hợp Phú Thọ





420000 ®/m3





Các tư nhân có giấy phép





250.0000 ®/m3





595.000 ®/tÊn than


























Người trồng rừng














Người tiêu dùng ngoài địa bàn





Người thu gom hàng mộc liên tỉnh





Người tiêu dùng địa phương








Các xưởng mộc





Khai thác than tư nhân





Mỏ than Làng Cẩm





Công ty gang thép Thái Nguyên





Lâm trường Bạch Thông





Người thu gom





Lâm trường Đại Từ





Sơ đồ kênh tiêu thụ gỗ rừng trồng huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2002





350.000 ®/m3





250.0000đ/m3





180.000 ®/m3





250.000đ/m3





Nguồn: Điều tra của ICARD.
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Nguồn: Tổng cục thống kê





    Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp và 


        tỷ trọng lao động nông nghiệp, 1990 - 2001





Tỷ trọng lao động nông nghiệp





Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp





Nguồn: Tổng cục thống kê





Sản lượng gỗ khai thác giảm , 1990 - 2001 (năm 1990 =100)





Rừng trồng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu rừng Việt Nam





Nguồn:Số liệu điểu tra của ICARD, huyện Đại Từ, tỉnhThái Nguyên
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Tỷ trọng các nguồn thu nhập khác nhau, hộ có diện tích rừng từ 1 đến 3 ha  năm 2001








Diện tích rừng phân theo chủ quản lý năm 1999





Nguồn: Điều tra của ICARD năm 2001 và 2002
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Chi phí giao dịch trung gian cao (giá tại hộ = 100)
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Nguồn: Tổng cục thống kê











� Tổng cục Thống kê . 


� Tổng cục Thống kê.


� Ngân hàng thế giới, 2000, trang 3.


� CIEM, 1998, trang 27.


� Bhargava, S. K., in MARD & FAO, 1999, trang 160.


� MARD và ICD, 2001, trang 4. 


� Bhargava, S. K., in MARD & FAO, 1999, trang 142.


� Ghi chú: ở đây, các số liệu thống kê đều không tính đến những đóng góp gián tiếp của ngành lâm nghiệp 


  đối với các hoạt động sản xuất khác và bảo vệ môi trường.


� Ngân hàng thế giới, 2000, trang 4.


� Phạm Sinh, 1998, trang 47.


� MARD và ICD, 2001, trang 7.


� Nguyễn Văn Tiêm, 1998, trang 91 - 92.


� CT 462-TTG, 11/9/1993


� CT 286/TTG, 2/5/1997


� Nguồn: Báo cáo kết quả tổng kiểm kê rừng toàn quốc năm 1999, Ban chỉ đạo kiểm kê rừng trung ương, Hà nội 1999.


� Nguồn: Đỗ Doãn Triệu, 1999. Báo cáo “Đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư trồng rừng thực tế làm cơ sở cho việc xác định suất đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy và ván dăm, ván sợi tại một số vùng trọng điểm ở nước ta”, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam, Hà nội.





Nguyễn Văn Tuấn, 1999. Báo cáo “Nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường gỗ nguyên liệu giấy phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển nông thôn miền núi phía Bắc Việt nam”, Đề tài 16-MRDP-05, chương trình MRDP.





ICARD, 2002 Đánh giá hiệu quả kinh tế hộ trồng rừng lấy gỗ trụ mỏ tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.





� Đỗ Doãn Triệu, 1999. Một số vấn đề về thị trường và giá mua gỗ nguyên liệu giấy của nông dân vùng Trung tâm Bắc bộ.





Nguyễn Văn Tuấn, 1999. Báo cáo “Nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường gỗ nguyên liệu giấy phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển nông thôn miền núi phía Bắc Việt nam”, Đề tài 16-MRDP-05, chương trình MRDP.





ICARD, 2002 Đánh giá hiệu quả kinh tế hộ trồng rừng lấy gỗ trụ mỏ tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.
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